A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TUYẾN. MÔ MEM LỰC. MÔ MEN QUÁN TÍNH VẬT RẮN.
I. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn.

1. Định nghĩa: Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nó.

2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến: Được xác định bằng định luật II Niutơn.
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 là hợp lực của các lực tác dụng vào vật, còn m là khối lượng của vật.

II. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.
1. Đặc điểm của chuyển động quay- Tốc độ góc

- Mọi điểm của vật có cùng độ góc ω, gọi là tốc độ góc của vật.

- Vật quay đều thì ω = const. Vật quay nhanh dần thì  ω tăng dần.

   Vật quay chậm dần thì  ω giảm dần. 

DẠNG 1: VẬT RẮN QUAY ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
A.LÍ THUYẾT

Tốc độ góc: 
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Góc quay:
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DẠNG 2: VẬT RẮN QUAY BIẾN ĐỔI ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
A.LÍ THUYẾT

Gia tốc góc: 
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 Tốc độ góc tb: 
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Phương trình độc lập với thời gian: 
[image: image15.wmf]22

00

2()

wwgjj

-=-

 

Góc quay: 
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Số vòng quay: 
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Gia tốc tiếp tuyến:   
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            Gia tốc hướng tâm:    
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Gia tốc:                    
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*Một số chú ý:

   -góc mà vật quay được là Δφ chứ không phải φ, nó chỉ trùng φ khi φ0=0

- Trong chuyển động quay đểu , 
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, ω là hằng số, att=0, an=ωR=const.

Trong chuyển động quay biến đổi đều: att=const, an=
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2. Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục.

Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

DẠNG 3: MOMEN QUÁN TÍNH – MOMEN LỰC-
· A.LÍ THUYẾT

· Momen lực đối  với trục quay cố định: M = F.d

· Mô men quán tính của một số vật đồng chất: 
+ Vành tròn, hình trụ rỗng khối lượng m, bán kính R có trục quay trùng với trục của nó: I = mR2​​​. 

+ Đĩa tròn, hình trụ đặc  khối lượng m, bán kính R có trục quay trùng với trục của nó: I =  
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+ Thanh dài l, khối lượng m có trục quay trùng với trung trực của thanh:  

I =  
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+ Quả cầu đặc có trục quay đi qua tâm: I =  
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II. Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết
Câu 1. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động tịnh tiến?

A. Chuyển động của yên xe đạp

B. Chuyển động của vận động viên nhào lộn

C. Chuyển động ra vào của ngăn kéo

D. chuyển động của quả tạ sau khi ném

Câu 2. Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc 
[image: image27.wmf]w

=6,28rad/s. Nếu bỗng nhiên , momen lực tác dụng lên nó mất đi thì:

A. vật dừng lại

B. vật đổi chiều quay

C. vật quay đều với tốc độ góc 
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= 6,28rad/s.

D. vật quay chậm rồi dừng lại.

Câu 3. Đối với vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau đây là đúng?
    A. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vật phải đứng yên.


B. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ lập tức dừng lại.


C. Vật quay được là nhờ có momen lực tác dụng lên nó.


D. Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có momen lực tác dụng lên vật.

Câu 4. Khi một vật rắn quay quanh một trục cố định thì


A. mọi điểm trên vật có cùng vận tốc.


B. mọi điểm trên vật có cùng tốc độ góc.


C. mỗi điểm trên vật có một tốc độ góc khác nhau.


D. mọi điểm trên vật có cùng tốc độ góc không đổi.

Câu 5. Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không chuyển động tịnh tiến dưới tác dụng của các lực khi

A. các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm

B. các lực tác dụng từng đôi một trực đối

C. các lực tác dụng phải đồng quy

D. tổng các lực tác dụng phải bằng 0

Câu 6. Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay dưới tác dụng của các lực khi

A. các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm

B. các lực tác dụng từng đôi một trực đối

C. các lực tác dụng phải đồng quy

D. tổng momen của các lực tác dụng đối với cùng một trục quay phải bằng 0

Câu 7. Một vật rắn có trục quay cố định , nó chịu tác dụng lực F. Tính huống nào sau đây, vật sẽ không thực hiện chuyển động quay:

A. Giá của lực đi qua trọng tâm của vật

B. Giá của lực song song với trục quay

C. Giá của lực đi qua trục quay

D. Giá của lực vuông góc với trục quay
Câu 8.  Chuyển động tính tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn :

A. song song với chính nó.
          B. ngược chiều với chính nó.


C. cùng chiều với chính nó.

D. tịnh tiến với chính nó.

Câu 9. Trong các chuyển động sau, chuyển động của vật nào là chuyển động tịnh tiến?

A. Đầu van xe đạp của một xe đạp đang chuyển động.

B. Quả bóng đang lăn.
C. Bè trôi trên sông.

D. Chuyển động của cánh cửa quanh bản lề.

Câu 10. Câu nào dưới đây là sai khi nói về đặc điểm của vật rắn chuyển động tịnh tiến?

A. Mọi điểm trên vật có cùng vận tốc.

B. Mọi điểm trên vật có cùng gia tốc.

C. Mọi điểm trên vật có quỹ đạo giống nhau.

D. Đoạn thẳng nối hai điểm A, B trên vật luôn song song với đoạn thẳng nối hai điểm bất kì khác.

Câu 11. Một vật rắn đang quay nhanh dần quanh một trục cố định. Nếu đột nhiên tổng momen tác dụng vào vật rắn triệt tiêu thì vật rắn sẽ

A. tiếp tục quay nhanh dần theo quán tính.            B. dừng lại.

C. quay đều.                                                           D. quay chậm dần rồi dừng lại.
Câu 12. Đối với vật rắn quay quanh một trục cố định, câu nào sau đây là đúng?

A. Tác dụng vào vật momen lực có độ lớn không đổi thì tốc độ góc của vật cũng không đổi.

B. Mức quán tính của vật chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật mà không phụ thuộc vào sự phân bố của khối lượng.

C. Tổng đại số các momen lực tác dụng vào vật khác không thì tốc độ góc của vật thay đổi.

D. Mức quán tính của vật càng lớn thì tốc độ góc thay đổi càng nhanh.

Câu 13.  Chọn câu không chính xác:
A. Mômen lực đặc trưng cho t/dụng làm quay vật của lực       B. Mômen lực bằng 0 nếu lực có phương qua trục quay

C. Lực lớn hơn phải có mô men lực lớn hơn


D. Mô men lực có thể âm có thể dương

Câu 14.. Đại l​ợng vật lí nào có thể tính bằng kg.m2/s2?      
A. Momen lực.   

B. Công. 
C. Momen quán tính. 

D. Động năng.

Câu 15.. Phát biểu nào sau đây là không đúng?       
A. Momen quán tính của vật rắn đối với một trục quay lớn thì sức × của vật trong chuyển động quay quanh trục đó lớn.        

B. Momen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay và sự phân bố khối l​ợng đối với trục quay     C. Momen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay của vật       

D. Momen lực d​ơng tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần

Câu 16.. Một vật rắn có momen quán tính I đối với trục quay Δ cố định đi qua vật. Tổng momen của các ngoại lực tác dụng lên vật đối với trục Δ là M . Gia tốc góc  γ  mà vật thu được dưới tác dụng của momen đó là:
A.
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Câu 17.. Đại lượng trong chuyển động quay của vật rắn tương tự như khối lượng chuyển động của chất điểm là:
A. momen động lượng       B. momen quán tính      C. momen lực                         D. tốc độ góc.

Câu 18.. Nếu tổng momen lực tác dụng lên vật bằng không thì: 

A.  momen động lượng của vật biến đổi đều 

B. gia tốc góc của vật giảm dần   

C.  tốc độ góc của vật không đổi  



D.  gia tốc góc của vật không đổi

Câu 19..  Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống.
“Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng ... có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các ... có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

A. mômen lực.

 B. hợp lực.

C. trọng lực.

D. phản lực.

Câu 20..  Biểu thức mômen của lực đối với một trục quay là

A. 
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Câu 21.  Chuyển động tính tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn :
A. song song
với chính nó.
           B. ngược chiều với chính nó.


C. cùng chiều với chính nó.

D. tịnh tiến với chính nó.

Câu 22. Mức quán tính của một vật quay quanh một trục  phụ thuộc vào 

A. khối lượng và sự phân bố khối lượng đối với trục quay.
B. hình dạng và kích thước của vật.

C. tốc độ góc của vật.
                                                            D. vị trí của trục quay.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Câu 23.   Nhận xét nào sau đây là đúng. 
Quy tắc mômen lực:


A. Chỉ được dùng cho vật rắn có trục cố định.    B. Chỉ được dùng cho vật rắn không có trục cố định.

C. Không dùng cho vật nào cả.                     D. Dùng được cho cả vật rắn có trục cố định và không cố định.

Câu 24.  Chọn đáp án đúng.

Cánh tay đòn của lực là

A. khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.

B. khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.

C. khoảng cách từ vật đến giá của lực.                       D. khoảng cách từ trục quay đến vật.

Câu 25. Trong các chuyển động sau, chuyển động của vật nào là chuyển động tịnh tiến?
A. Đầu van xe đạp của một xe đạp đang chuyển động.             B. Quả bóng đang lăn.

C. Bè trôi trên sông.                                                                   D. Chuyển động của cánh cửa quanh bản lề.

Câu 26.  Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ( = 6,28 rad/s( Bỏ qua ma sát). Nếu mômen lực tác dụng lên nó mất đi thì:

A. vật dừng lại ngay.
                                                                     B. vật đổi chiều quay.

C. vật quay đều với tốc độ góc ( = 6,28 rad/s.

         D. vật quay chậm dần rồi dừng lại.

Câu 27.  Chọn đáp án đúng.

Chuyển động của đinh vít khi chúng ta vặn nó vào tấm gỗ là :

A. Chuyển động thẳng và chuyển động xiên.        B. Chuyển động tịnh tiến.

C. Chuyển động quay .                                           D. Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay.

Câu 28. Chọn phát biểu đúng. 
Khi vật rắn không có trục quay cố định chịu tác dụng của mômen ngẫu lực thì vật sẽ quay quanh

A.trục đi qua trọng tâm.


B. trục nằm ngang qua một điểm.

C. trục thẳng đứng đi qua một điểm.

D. trục bất kỳ.

Câu 29.  Chọn phát biểu đúng.

Khi vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng của mômen ngẫu lực thì vật rắn sẽ quay quanh

A. trục đi qua trọng tâm.


B. trục cố định đó.

C. trục xiên đi qua một điểm bất kỳ.

D. trục bất kỳ.

Câu 30.  Khi chế tạo các bộ phận bánh đà, bánh ôtô... người ta phải cho trục quay đi qua trọng tâm vì

A. chắc chắn, kiên cố.



B. làm cho trục quay ít bị biến dạng.

C. để làm cho chúng quay dễ dàng hơn.
D. để dừng chúng nhanh khi cần.

B. TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP:
I. TRẮC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG QUAY ĐỀU
1. Một đĩa đặc đồng chất có dạng hình tròn bánh kính R đang quay tròn đều quanh trục của nó. Tỉ số gia tốc hướng tâm của điểm N trên vành đĩa với điểm M cách trục quay một khoảng cách bằng nửa bán kính của đĩa bằng:

A. 
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       B. 1

C. 2

D. 4

2. Một xe đạp có bánh xe đường kính 700 mm, chuyển động đều với tốc độ 12,6 km/h. Tốc độ góc của đầu van xe đạp là:

A. 5 rad/s

B. 10 rad/s

C. 20 rad/s

D. Một giá trị khác.

3. Một vật hình cầu bán kính R = 25 m, chuyển động quay đều quanh một trục ( thẳng đứng đi qua tâm của nó. Khi đó một điểm A trên vật, nằm xa trục quay ( nhất chuyển động với tốc độ 36 km/h. Gia tốc hướng tâm của A bằng:

A. 0,4 m/s2 

B. 4 m/s2

C. 2,5 m/s2

D. Một giá trị khác. 

4. Một đĩa đặc đồng chất có dạng hình tròn bánh kính R = 30 cm đang quay tròn đều quanh trục của nó, thời gian quay hết 1 vòng là 2 s. Biết rằng điểm A nằm trung điểm giữa tâm O của vòng tròn với vành đĩa. Tốc độ dài của điểm A  là:

A. 47 cm/s
      
B. 4,7 cm/s

C. 94 cm/s
     
D. 9,4 cm/s

5. Một đĩa đặc đồng chất có dạng hình tròn bánh kính R đang quay tròn đều quanh trục của nó. Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường kính của đĩa. Điểm A nằm trên vành đĩa, điểm B nằm trung điểm giữa tâm O của vòng tròn với vành đĩa. Tỉ số tốc độ góc của hai điểm A và B là:

A.  
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6. Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 chiều dài kim phút. Coi như​ các kim quay đều. Tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ là

A. 12; 

B. 1/12; 

C. 24; 

D. 1/24

7. Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 chiều dài kim phút. Coi nh​ư các kim quay đều. Tỉ số giữa vận tốc dài của đầu kim phút và đầu kim giờ là

A. 1/16; 

B. 16; 


C. 1/9; 


D. 9

8. Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 chiều dài kim phút. Coi như​ các kim quay đều. Tỉ số gia tốc h​íng tâm của đầu kim phút và đầu kim giờ là

A. 92; 

B. 108; 


C. 192; 

D. 204

9. Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vòng/min. Tốc độ góc của bánh xe này là:

A. 120π rad/s; 
     B. 160π rad/s; 
C. 180π rad/s; 
    
D. 240π rad/s

10. Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vßng/min. Trong thời gian 1,5s bánh xe quay ®​ưîc một góc bằng:

A.  90π rad; 
B.  120π rad; 

C.  150π rad;

D.  180π rad
11. Kim giờ của một đồng hồ có chiều dài 8 cm. Tốc độ dài của đầu kim là

A.1,16.10-5 m/s.          B.1,16.10-4 m/s.
C.1,16.10-3 m/s.          D.5,81.10-4 m/s.

II. VẬT RẮN QUAY BIẾN ĐỔI ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
12. Một vật rắn chuyển động quay quanh một trục với tọa độ góc là một hàm theo thời gian có dạng: ( = 10t2 + 4 (rad; s). Tọa độ góc của vật ở thời điểm t = 2s là:
A. 44 rad
        B. 24 rad

C. 9 rad             D. Một giá trị khác.
13. Một vật rắn chuyển động quay quanh một trục với tọa độ góc là một hàm theo thời gian có dạng: ( = 4t2  (rad; s). Tốc độ góc của vật ở thời điểm t = 1,25 s là:

A. 0,4 rad/s

B. 2,5 rad/s 

C. 10 rad/s

D. một giá trị khác.

14. Một xe đạp bắt đầu chuyển động trên một đường hình tròn bán kính 400 m. Xe chuyển động nhanh dần đều, cứ sau một giây tốc độ của xe lại tăng thêm 1 m/s. Tại vị trí trên quĩ đạo mà độ lớn của hai gia tốc hướng tâm và tiếp tuyến bằng nhau, thì tốc độ góc của xe bằng:

A. 0,05 rad/s
        B. 0,1 rad/s
C. 0,2 rad/s
 D. 0,4 rad/s

15. Một quạt máy đang quay với tốc độ góc 360 vòng/phút thì bị hãm. Sau khi hãm 
[image: image42.wmf]2

p

s tốc độ góc của cánh quạt còn 180 vòng/phút. Gia tốc góc trung bình của quạt là:

A.  3 rad/s2
       B.6 rad/s2  

C. 
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 rad/s2
    D.12 rad/s2
16. Một vô lăng quay với tốc độ góc 180 vòng/phút thì bị hãm chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 12 s. Số vòng quay của vô lăng từ lúc hãm đến lúc dừng lại là:

A. 6 vòng
         B. 9 vòng

C. 18 vòng
    D. 36 vòng

17. Một vật rắn coi như một chất điểm, chuyển động quay quanh một trục (, vạch nên một quĩ đạo tròn tâm O, bán kính R = 50 cm. Biết rằng ở thời điểm t1 =  1s chất điểm ở tọa độ góc (1 = 30o; ở thời điểm t2 = 3s chất điểm ở tọa độ góc (2 = 60o và nó chưa quay hết một vòng. Tốc độ dài trung bình của vật là:

A. 6,5 cm/s
     B. 0,65 m/s

C. 13 cm/s 
    D. 1,3 m/s

18. Một vật rắn coi như một chất điểm chuyển động trên quĩ đạo tròn bán kính bằng 40 m. quãng đường đi được trên quĩ đạo được cho bởi công thức : s = - t2 + 4t + 5 (m). Gia tốc pháp tuyến của chất điểm lúc t = 1,5 s là:
A. 0,1 cm/s2
      B. 1 cm/s2

C. 10 cm/s2
     D. 100 cm/s2

19. Một vật chuyển động trên một đường tròn có tọa độ góc phụ thuộc vào thời gian t với biểu thức: ( = 2t2 + 3 (rad; s). Khi t = 0,5 s tốc độ dài của vật bằng 2,4 m/s. Gia tốc toàn phần của vật là:

A. 2,4 m/s2 
      B. 4,8
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 m/s2
C. 4,8 m/s2
        D. 9,6 m/s2

20. Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có phương trình chuyển động: ( = 10 + t2 (rad; s). Tốc độ góc và góc mà vật quay được sau thời gian 5 s kể từ thời điểm t = 0 lần lượt là:

A. 10 rad/s và 25 rad
        B. 5 rad/s và 25 rad
 C. 10 rad/s và 35 rad
       D. 5 rad/s và 35 rad

21. Bánh đà  của một động cơ từ lúc khởi động đến lúc đạt tốc độ góc 140rad/s phải mất 2 s. Biết động cơ quay nhanh dần đều.Góc quay của bánh đà trong thời gian đó là:

A. 140rad. 
B. 70rad. 
C. 35rad. 

D. 36(rad.

22. Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục. Lúc t = 0 bánh xe có tốc độ góc 5rad/s. Sau 5s tốc độ góc của nó tăng lên 7rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là:

A. 0,2rad/s2. 

B. 0,4rad/s2. 

C. 2,4rad/s2. 

D. 0,8rad/s2.

23. Trong chuyển động quay có vận tốc góc ω  và gia tốc góc ( chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần?

A. ω = 3 rad/s và ( = 0; 


B. ω = 3 rad/s và ( = - 0,5 rad/s2
C. ω = - 3 rad/s và ( = 0,5 rad/s2; 

D. ω = - 3 rad/s và ( = - 0,5 rad/s2
24. Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên sau 2s nó đạt tốc độ góc 10rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là

A. 2,5 rad/s2; 
B. 5,0 rad/s2;

C. 10,0 rad/s2; 
D. 12,5 rad/s2
25. Một bánh xe có ®​êng kính 4m quay với gia tốc góc không đổi 4 rad/s2, t0 = 0 là lúc bánh xe bắt đầu quay. Tại thời điểm t = 2s tốc độ góc của bánh xe là:

A. 4 rad/s.
B. 8 rad/s. 

C. 9,6 rad/s. 

D. 16 rad/s.

26. Một bánh xe có đ​ờng kính 4m quay với gia tốc góc không đổi 4 rad/s2, t0 = 0 là lúc bánh xe bắt đầu quay. Tốc độ dài  của một điểm P trên vành bánh xe ở thời điểm t = 2s là

A. 16 m/s. 

B. 18 m/s.

C. 20 m/s.

D. 24 m/s.

27. Một bánh xe có đ​ờng kính 4m quay với gia tốc góc không đổi 4 rad/s2. Gia tốc tiếp tuyến của điểm P trên vành bánh xe là

A. 4 m/s2.
B. 8 m/s2. 

C. 12 m/s2.

D. 16 m/s2.

28. Một bánh xe đang quay với tốc độ góc 36 rad/s thì bị hãm lại với một gia tốc góc không đổi có độ lớn 3rad/s2. Thời gian từ lúc hãm đến lúc bánh xe dừng hẳn là

A. 4s; 

B. 6s; 


C. 10s; 

D. 12s
29. Một bánh xe đang quay với tốc độ góc 36rad/s thì bị hãm lại với một gia tốc góc không đổi có độ lớn 3rad/s2. Góc quay đ​ợc của bánh xe kể từ lúc hãm đến lúc dừng hẳn là

A. 96 rad; 

B. 108 rad; 

C. 180 rad; 

D. 216 rad
30. Một bánh xe quay nhanh dần đều trong 4s tốc độ góc tăng từ 120vòng/phút lên 360vòng/phút. Gia tốc góc của bánh xe là

A. 2π rad/s2.

B. 3π rad/s2.

C. 4π rad/s2.

D. 5π rad/s2.

31. Một bánh xe có đ​ờng kính 50cm quay nhanh dần đều trong 4s tốc độ góc tăng từ 120vòng/phút lên 360vòng/phút. Gia tốc h​ớng tâm của điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc đ​ợc 2s là

A.  157,8 m/s2.

B.  162,7 m/s2. 
C.  183,6 m/s2.
D.  196,5 m/s2

32. Một bánh xe có đ​ờng kính 50cm quay nhanh dần đều trong 4s tốc độ góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc tiếp tuyến của điểm M ở vành bánh xe là:

A. 0,25π m/s2; 
B. 0,50π m/s2; 
C. 0,75π m/s2; 
D. 1,00π m/s2
33. Một cái đĩa ban đầu đứng yên bắt đầu quay nhanh dần quanh một trục cố định đi qua đĩa với gia tốc góc không đổi bằng 2 rad/s2. Góc mà đĩa quay được sau thời gian 10 s kể từ khi đĩa bắt đầu quay là

A. 20 rad.                      B. 100 rad.  

C. 50 rad.                      D. 10 rad
34. Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều quanh một trục cố định của nó. Sau 10 s kể từ lúc bắt đầu quay, vận tốc góc bằng 20 rad/s. Vận tốc góc của bánh xe sau 15 s kể từ lúc bắt đầu quay bằng

A. 15 rad/s.                   B. 20 rad/s.

C. 30 rad/s.                      D. 10 rad/s.

35. Tại thời điểm t = 0, một vật rắn bắt đầu quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với gia tốc góc không đổi. Sau 5 s nó quay được một góc 25 rad. Vận tốc góc tức thời của vật tại thời điểm t=5s là

A. 5 rad/s.               
B. 10 rad/s.  

C. 15 rad/s.

     D. 25 rad/s.
36. Một bánh xe đang quay với tốc độ góc 24 rad/s thì bị hãm. Bánh xe quay chậm dần đều với gia tốc góc có độ lớn 2 rad/s2. Thời gian từ lúc hãm đến lúc bánh xe dừng bằng:

A. 8 s.                     
B. 12 s.

C. 24 s.                 
  D. 16 s.

37. Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có phương trình chuyển động 
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 tính bằng rad, t tính bằng giây). Tốc độ góc và góc mà vật quay được sau thời gian 5 s kể từ thời điểm t = 0 lần lượt là

A. 5 rad/s và 25 rad       B. 5 rad/s và 35 rad.  
C. 10 rad/s và 35 rad.         D. 10 rad/s và 25 rad.
III. MOMEN QUÁN TÍNH – MOMEN LỰC
· Mô men quán tính của một số vật đồng chất: 
+ Vành tròn, hình trụ rỗng khối lượng m, bán kính R có trục quay trùng với trục của nó: I = mR2​​​. 

+ Đĩa tròn, hình trụ đặc  khối lượng m, bán kính R có trục quay trùng với trục của nó: I =  
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mR2​​​. 

+ Thanh dài l, khối lượng m có trục quay trùng với trung trực của thanh:  

I =  
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ml2​​​. 

+ Quả cầu đặc có trục quay đi qua tâm: I =  
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2

mR2​​​.
38. Một cái bập bênh trong công viên có chiều dài 2 m, có trục quay nằm ở trung điểm I của bập bênh. Hai người có khối lượng lần lượt là m1 = 50 kg và m2 = 70 kg ngồi ở hai đầu bập bênh. Lấy g = 10 m/s2. Mô men lực đối với trục quay của bập bênh bằng :
A. 200 N.m
      
  B. 500 N.m

C. 700 N.m
   
D. 1200 N.m
39. Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất có bán kính 2m có thể quay đ​ợc xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một mômen lực 960N.m không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc góc 3rad/s2. Khối l​ợng của đĩa là

A. m = 960 kg 

B. m = 240 kg

C. m = 160 kg 

D. m = 80 kg

40. Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục là I =10-2 kgm2. Ban đầu ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F = 2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Gia tốc góc của ròng rọc là


A. 14 rad/s2 

B. 20 rad/s2

 C. 28 rad/s2 

D. 35 rad/s2
41. Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục là I =10-2 kgm2. Ban đầu ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F = 2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi vật chịu tác dụng lực đ​ợc 3s thì tốc độ góc của nó là

A. 60 rad/s 

B. 40 rad/s

C. 30 rad/s; 

D. 20rad/s

42. Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là 6kg.m2, đang đứng yên thì chịu tác dụng của momen lực 30N.m đối với trục quay. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay bánh xe đạt tới tốc độ góc 100rad/s


A. 10s          

B. 15s 


C. 20s        

D. 25s.

43. Một cái đĩa có momen quán tính đối với trục quay là 1,2kg.m2. Đĩa chịu một momen lực không đổi 16N.m,  sau 33s kể từ khi khởi động đĩa quay được một góc
A. 7260rad       
B. 220rad

C. 440rad       

D. 14520rad.

44. Một lực 10 N tác dụng theo phương tiếp tuyến với vành ngoài của một bánh xe có bán kính 40 cm. Bánh xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 1,5 s thì quay được 1 vòng đầu tiên. Momen quán tính của bánh xe là



A. I = 0,96 kg.m2.
B. I = 0,72 kg.m2.
C. I = 1,8 kg.m2.
D. I = 4,5 kg.m2.

45.  Mômen lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 mét ?
A. 10 N.

B. 10 Nm.

C. 11N.

D.11Nm.

46.  Để có mômen của một vật có trục quay cố định là 10 Nm thì cần phải tác dụng vào vật một lực bằng bao nhiêu? Biết khoảng cách từ giá của lực đến tâm quay là 20cm.

A. 0.5 (N).

B. 50 (N).

C. 200 (N).

D. 20(N)

47.  Một tấm ván nặng 270N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa trái 0,80 m và cách điểm tựa phải là 1,60m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa bên trái là:

A. 180N.

B. 90N.

C. 160N.

D.80N.

48. Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N. Cánh tay đòn của ngẫu lực 
d = 20 cm. Mômen của ngẫu lực là:

A. 100Nm.

B. 2,0Nm.

C. 0,5Nm.

D. 1,0Nm.

49.  Một ngẫu lực gồm hai lực 
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, cánh tay đòn là d. Mômen của ngẫu lực này là :

A. (F1 – F2)d.

B. 2Fd.


C. Fd.


D. F.d/2.

50.  Một tấm ván nặng 270N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa trái 0,80 m và cách điểm tựa phải là 1,60m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa bên trái là:
A. 180N.

B. 90N.

C. 160N.

D.80N.
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